	 hội đồng nhân dân 

Tỉnh đồng nai


Sè: 82/2006/NQ-H§ND
	         Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


         Biên Hòa, ngày 21 tháng 12 năm 2006




Nghị quyết

Về định mức phân bổ chi ngân sách địa phương và tỷ lệ

phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách

tỉnh Đồng Nai năm 2007; Giai đoạn 2007 - 2010

hội đồng nhân dân tỉnh đồng nai

khÓA vii - kỳ họp thứ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-TTg ngày 29/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2007;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007;

Căn cứ Quyết định số 3771/QĐ-BTC ngày 16/11/2006 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007; 

Xét Tờ trình số 8408/TTr-UBND, ngày 04/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về định mức phân bổ chi ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2007, giai đoạn 2007 - 2010; Nội dung báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và tổng hợp các ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh tại tổ và tại kỳ họp,

quyết Nghị:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 8408/TTr-UBND, ngày 04/12/2006 của UBND tỉnh về định mức phân bổ chi ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2007, giai đoạn 2007 - 2010 (kèm theo Tờ trình và bảng định mức phân bổ chi ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm  phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ các quy định của pháp luật về lĩnh vực tài chính hiện hành để tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong quá trình thực hiện, khi cần thiết phải điều chỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất xem xét, quyết định. Riêng trường hợp áp dụng định mức phân bổ do đặc thù của từng ngành, từng vùng có sự chênh lệch lớn, giao UBND tỉnh xây dựng hệ số phụ nhằm bổ sung hoặc điều hòa cho phù hợp và thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh trước khi thực hiện.

2- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII - kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2006. 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.
	
	chủ tịch 

                     Trần Đình Thành


  ỦY BAN NHÂN DÂN 
                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TỈNH ĐỒNG NAI


            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  Số: 8408/TTr-UBND 

             Biên Hòa, ngày 04 tháng 12  năm 2006
TỜ TRÌNH
Về định mức phân bổ chi ngân sách địa phương và tỷ lệ phần

trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách
tỉnh Đồng Nai năm 2007 giai đoạn 2007 - 2010


Phần I

ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2007 VÀ GIAI ĐOẠN 2007-2010
Để có căn cứ áp dụng định mức phân bổ ngân sách ở địa phương cho thời kỳ ổn định ngân sách mới bắt đầu từ năm ngân sách 2007; UBND tỉnh đã đánh giá kết quả thực hiện điều hành ngân sách địa phương khi áp dụng định mức phân bổ chi ngân sách năm 2004 đồng thời xây dựng mức phân bổ ngân sách địa phương năm 2007, giai đoạn 2007-2010.

Đề án định mức phân bổ ngân sách địa phương năm 2007, giai đoạn 2007-2010 đã được đưa ra lấy ý kiến hội thảo 02 lần ở tất cả các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa; các Sở có số chi thường xuyên chiếm tỷ lệ cao như: Sở Y tế, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động TBXH, Sở Văn hóa - Thông tin.

Qua các ý kiến đóng góp, UBND tỉnh đã tổng hợp lại về đánh giá kết quả thực hiện định mức phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2004, các năm 2004-2006 và xây dựng đề án về mức phân bổ ngân sách địa phương năn 2007, giai đoạn 2007-2010.

Sau đây là nội dung tóm tắt:

I. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 60/2003/NQ-HĐND ngày 10/12/2003 của HĐND tỉnh khóa VI - kỳ họp thứ 10 tỉnh về định mức phân bổ chi ngân sách địa phương.

- Định mức phân bổ chi ngân sách bước đầu tạo được tính công khai minh bạch trong việc phân bổ chi ngân sách.

- Định mức phân bổ chi ngân sách đã thể hiện được tính chủ động sử dụng quản lý phí ở các đơn vị và thực hiện được quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Định mức phân bổ chi ngân sách địa phương có phân vùng tạo được tính hợp lý đóng góp phần nào mức độ phù hợp với yêu cầu phát triển vùng.

- Trong định mức chi ngân sách có ưu tiên các vùng núi, vùng khó khăn, vùng dân tộc.

Tóm lại: Định mức phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2004 - 2006 đã giúp tỉnh ổn định chính trị, tác động thúc đẩy sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng ở địa phương.

Tuy nhiên do định mức chi ngân sách của năm 2004 mới thực hiện lần đầu do đó còn thiếu sót, hạn chế nhất định và ảnh hưởng đến việc điều hành quản lý ngân sách địa phương cụ thể khi áp dụng:

- Định mức khoán cho đơn vị hành chính thì có một tiêu chí cứng, không có  tiêu chí phụ nên những đơn vị có biên chế lâu năm, quỹ tiền lương cao đã chiếm hơn 80% chi cho con người, còn lại chi gần 20% chi cho hoạt động nên buộc phải bổ sung ngoài dự toán thì đơn vị mới hoàn thành được nhiệm vụ.

- Định mức áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp có thu khi thực hiện theo Nghị định 10/2003/NĐ-CP của Chính phủ ở một số ngành như y tế, các trường chuyên nghiệp đã tạo ra mức thu nhập không công bằng.

- Đối với ngân sách huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa trong định mức phân bổ chi XDCB các năm 2004-2006 chưa thực hiện do đó khi phân bổ chi ngân sách vốn XDCB cho các khối huyện đều như nhau, không có ưu tiên cho vùng khó khăn.

II. Đề án xây dựng định mức phân bổ chi ngân sách năm 2007, giai đoạn năm 2007 - 2010:

1. Căn cứ xây dựng định mức
- Căn cứ Quyết định số 151/2006/QĐ-TTg ngày 29/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách  Nhà nước năm 2007.

- Căn cứ tình hình dự toán chi ngân sách địa phương của tỉnh Đồng Nai năm 2007 được Chính phủ phê duyệt.

- Căn cứ thực tế điều hành ngân sách những năm qua từ các lĩnh vực chi.

- Căn cứ mức tiền lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP và Nghị định 118/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Tiêu chí xây dựng định mức
- Đầu biên chế đối với quản lý hành chính.

- Đầu dân số các loại sự nghiệp.

- Sự nghiệp giáo dục, đào tạo: Đầu học sinh.

- Sự nghiệp y tế: Đầu giường bệnh, đối với chữa bệnh; Đầu biên chế đối với phòng bệnh.

- Ngoài ra còn phân vùng và một số tiêu chí phụ như tỷ lệ chi cho con người và chi cho hoạt động…

3. Về cơ cấu của đề án phân ra 03 cấp ngân sách (có đề án chi tiết kèm theo): Ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, ngân sách xã.

a. Ngân sách tỉnh.

- Đối với chi quản lý hành chính (quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể)

+ Đối với các Sở, ban, ngành (công tác tổng hợp, nhiều nhiệm vụ): 37 triệu đồng/biên chế/năm.

+ Các đơn vị hành chính trực thuộc Sở: 35 triệu đồng/biên chế/năm (do nhiệm vụ ít hơn).

Yêu cầu đảm bảo chi cho con người 65%, chi cho hoạt động 35%; Những đơn vị nào chi cho con người cao hơn thì được bù phần chênh lệch.

Định mức chi hành chính tính cho năm 2006 cộng cả quỹ lương tăng thêm cũng đã hơn 35 triệu đồng/biên chế/năm. Các tỉnh xung quanh Đồng Nai định mức chi hành chính cao hơn 37 triệu đồng/biên chế/năm (cụ thể như Vũng Tàu: 38 triệu đồng, Bình Dương: 38 triệu đồng, 39 triệu đồng).

- Về hoạt động của HĐND cấp tỉnh thực hiện theo Nghị quyết số 40/2005/NQ-HĐND ngày 19/4/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII.

- Các định mức còn lại tính theo tiêu chí nêu trên và đảm bảo có tăng hơn năm trước theo lĩnh vực chi.

b. Ngân sách huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

- Xây dựng định mức lần này có đưa chi XDCB vào trong đề án với tiêu chí phân bổ vốn đầu tư XDCB cho khối huyện là: Tiêu chí dân số và tiêu chí số lượng đơn vị quản lý hành chính cấp xã.

- Ngoài ra có tính thêm đầu tư có mục tiêu:

+ Huyện Long Khánh: Mới lên thành thị xã Long Khánh; huyện Thống Nhất và huyện Cẩm Mỹ là đơn vị mới thành lập.

+ Huyện Vĩnh Cửu: Quản lý địa bàn rộng, có số dân và mật độ dân số thấp nhất tỉnh, số lượng đơn vị hành chính thấp.

+ Huyện Nhơn Trạch: Là huyện đang hình thành đô thị mới.

Riêng đối với thành phố Biên Hòa và thị xã Long Khánh được cân đối chi đầu tư XDCB đối với các trường công lập từ mẫu giáo đến trung học cơ sở trên địa bàn theo Luật Ngân sách Nhà nước hiện hành.

- Các lĩnh vực chi thường xuyên: Từ các tiêu chí trên để tính toán áp dụng định mức này thì mức chi năm 2007 có cao hơn năm 2006 theo lĩnh vực chi phù hợp với quản lý theo từng lĩnh vực.

Riêng định mức chi hành chính khối huyện chia ra 02 loại:

+ Các huyện miền núi: 38 triệu đồng/biên chế/năm.

+ Thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh và các huyện còn lại: 37 triệu đồng/biên chế/năm.

Yêu cầu đảm bảo chi cho con người 65%, chi cho hoạt động 35%; Những đơn vị  nào chi cho con người cao hơn thì được bù phần chênh lệch.

+ Hoạt động của HĐND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa thực hiện theo Nghị quyết số 40/2005/NQ-HĐND tỉnh khóa VII.

+ Các lĩnh vực còn lại tính theo tiêu chí trên đều có tăng hơn năm 2006.

Ngoài ra để cho cơ quan thường trực Huyện ủy, thường trực HĐND, thường trực UBND xử lý theo biên chế nêu trên còn được tính thêm về định mức địa giới hành chính.

c. Ngân sách xã.

Để tính định mức chi cho ngân sách cấp xã, UBND tỉnh đã xây dựng phương án tính định mức trên đầu dân theo nhóm (nhóm xã có dân số dưới 10.000 dân, từ 10.000 dân đến dưới 15.000 dân, từ 15.000 dân đến dưới 20.000 dân và  trên 20.000 dân).

Với phương án tính mức trên đầu dân theo nhóm xã, tổng chi bình quân theo nhóm chi xã xấp xỉ 50% chi lương và sinh hoạt phí, UBND tỉnh nhận thấy phương án tính định mức trên đầu dân theo nhóm, xã là phù hợp. Riêng dự phòng ngân sách năm 2007, cả 03 cấp ngân sách tỉnh, huyện, xã đều tính 03% tổng chi ngân sách từng cấp (bằng số dự phòng ngân sách được tỉnh giao).

Phần II

TỶ LỆ PHÂN CHIA NGUỒN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH          TRONG TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2007, GIAI ĐOẠN 2007 - 2010

Để có căn cứ áp dụng tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trong tỉnh Đồng Nai năm 2007, UBND tỉnh đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 62/2003/NQ.HĐND ngày 10/12/2003 về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia nguồn thu cho các cấp ngân sách đồng thời xây dựng đề án về tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách năm 2007 và giai đoạn 2007-2010.

I. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 62/2003/NQ-HĐND ngày 10/12/2003 về phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia nguồn thu cho các cấp ngân sách năm 2004, giai đoạn 2004 - 2006.

Về đánh giá phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi qua 03 năm (2004-2006); UBND tỉnh đã chỉ đạo:

Về thu ngân sách: Thực hiện đúng phân cấp thu; Cụ thể:

Các lĩnh vực thu chủ yếu như thu doanh nghiệp Nhà nước (gồm doanh nghiệp Nhà nước Trung ương và doanh nghiệp Nhà nước địa phương), doanh nghiệp có vốn đầu tư  nước ngoài, doanh nghiệp ngoài quốc doanh có vốn đầu tư lớn làm nhiệm vụ trực tiếp xuất nhập khầu hàng hóa, thu từ xổ số kiến thiết, thu thuế nhập khẩu cá nhân: Là nhiệm vụ của tỉnh thu. Các khoản thu dịch vụ và ngoài quốc doanh (doanh nghiệp tư nhân, các hộ kinh doanh hạch toán sổ sách kế toán), các khoản thu lệ phí trước bạ, các khoản thu thuế về đất: Là nhiệm vụ cấp huyện, còn lại các khoản thu ngoài quốc doanh, các hộ khoán đã được giao ủy nhiệm thu 

về, xã phường, thị trấn (đến nay có 170 xã, phường, thị trấn đã được giao ủy nhiệm thu, trừ xã Nam Cát Tiên của huyện Tân Phú không có số thu ngoài quốc doanh nên không giao).

Về chi ngân sách: Thực hiện đúng theo phân cấp chi của nghị quyết HĐND. Tuy nhiên đến tháng 7/2005, Bộ Y tế và Bộ Nội vụ có Thông tư Liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12/4/2005 hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về y tế ở địa  phương. Theo đó Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 3192/2005/QĐ-CT-UBND ngày 13/9/2005 quy định kể từ ngày 01/7/2005 sự nghiệp y tế xã phường, thị trấn chuyển giao nhiệm vụ cho huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa quản lý.

2. Đánh giá tỷ lệ % phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách của tỉnh.

Qua 03 năm thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân  tỉnh:

Đối với ngân sách huyện tự cân đối thu, chi. Chỉ có 01 đơn vị thành phố Biên Hòa, còn lại 10 đơn vị huyện, thị xã Long Khánh được bổ sung chi trợ cấp từ ngân sách tỉnh.

Đối với ngân sách xã (xã, phường, thị trấn) thì 171 xã, phường, thị trấn đều phải trợ cấp từ ngân sách cấp huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

II. Xây dựng đề án về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách năm 2007, giai đoạn 2007-2010.

1. Mục đích yêu cầu:

Phân cấp mạnh để giảm bớt sự hỗ trợ của ngân sách cấp trên, tăng cường tính chủ động cho ngân sách cấp dưới, đảm bảo ngày càng nhiều đơn vị ngân sách xã, phường, thị trấn tự cân đối thu chi.

2. Căn cứ xây dựng đề án.

 Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về phân chia tỷ lệ điều tiết giữa ngân sách Trung ương và ngân sách các cấp chính quyền địa phương thời kỳ năm 2007-2010 theo đó ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai được hưởng 45% các khoản thu được phân chia theo Điều 30 và  Điều 34 Luật Ngân sách Nhà nước.

- Căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ quản lý phát triển kinh tế xã hội của từng cấp chính quyền địa phương và bộ máy nghiệp vụ của hệ thống ngân sách địa phương từ tỉnh, huyện, xã.

3. Phạm vi xây dựng đề án.

Chỉ thực hiện điều tiết phân cấp các nguồn thu thuộc phạm vi ngân sách địa phương được hưởng.

4. Nội dung thực hiện tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa các cấp ngân sách.

Được chia thành 02 bảng tỷ lệ phần trăm (%) phân chia:

- Bảng 1: Tỷ lệ % phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách cho thành phố Biên  Hòa.

- Bảng 2: Tỷ lệ % phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách cho các huyện, thị xã  Long Khánh.

Từ việc phân chia tỷ lệ điều tiết các cấp ngân sách như trên thì năm 2007 tự cân đối các cấp ngân sách như sau:

- Đối với ngân sách cấp huyện:

Có 01 đơn vị đảm bảo tự cân đối thu, chi là thành phố Biên Hòa, còn lại 10 đơn vị vẫn phải trợ cấp bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh, do nguồn thu ngoài quốc doanh trên địa bàn còn thấp, trong lúc đó chi sự nghiệp giáo dục trên địa bàn các huyện chiếm tỷ lệ cao, do đó các huyện, thị xã Long Khánh không cân đối được thu, chi ngân sách.

- Đối với ngân sách cấp xã, thị trấn, phường (ngân sách xã).

Tất cả các khoản ủy nhiệm thu ngoài quốc doanh năm 2007 đều tính điều tiết cho xã được hưởng và theo đó từ năm 2007 có 27 đơn vị tự cân đối thu, chi ngân sách cụ thể như sau:

	STT
	Tên đơn vị
	Số xã, phường, thị trấn tự cân đối

	1
	Thành phố Biên Hòa
	Có 21 đơn vị phường, xã

	2
	Huyện Định Quán
	Có 01 đơn vị (thị trấn Định Quán)

	3
	Huyện Tân Phú
	Có 01 đơn vị (thị trấn Tân Phú)

	4
	Huyện Nhơn Trạch
	Có 02 đơn vị (xã Phước Thiền, Hiệp Phước)

	5
	Huyện Long Thành
	Có 01 đơn vị (thị trấn Long Thành)

	6
	Huyện Trảng Bom
	Có 01 đơn vị (thị trấn Trảng Bom)


Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước hiện hành; UBND tỉnh lập đề án về định mức phân bổ ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách năm 2007, giai đoạn 2007 - 2010 (có bản Đề án kèm theo).

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, phê chuẩn./.
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